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3. Theo dõi sau mổ 
- Có 1 BN chảy máu vào ngày đầu tiên và ngày thứ 

10 sau mổ, 1 BN áp xe lan tỏa quanh HM phải chuyển 
mổ mở. 

- Đa số đau nhẹ và vừa, có 2 BN không phải dùng 
thuốc giảm đau. 

- Biến chứng mất tự chủ hậu môn: Khi can thiệp 
phẫu thuật trực tiếp, hệ thống cơ thắt ít nhiều đều bị tổn 
thương, sự toàn vẹn của ống hậu môn trực tràng mất đi 
tạm thời hoặc vĩnh viễn. Điều này sẽ dẫn tới sự mất tự 
chủ của hậu môn ở nhiều mức độ, có thể hồi phục 
hoặc không. Trong nghiên cứu có 6/28 bệnh nhân 
(21,4%) có biểu hiện mất tự chủ trong 2 tháng đầu.  

KẾT LUẬN 
Điều trị áp xe-rò hậu môn phức tạp có kết hợp dẫn 

lưu bơm rửa là phương pháp an toàn, hiệu quả sớm cơ 
bản tốt và không gây biến dạng vùng tầng sinh môn. 
Tuy nhiên do số lượng BN còn ít và thời gian theo dõi 
ngắn, cần được số lượng BN lớn hơn và theo dõi dài 
hơi hơn để có đánh giá chính xác hơn về hiệu quả của 
phương pháp này. 
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NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG 24 GIỜ ĐẦU  

Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO 
 

DƯƠNG ĐÌNH CẢNH - Bệnh viện 175 
TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự biến đổi khí máu động 

mạch ở bệnh nhân đột quỵ não (ĐQN) trong 24 giờ đầu. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến 

cứu trên 68 bệnh nhân đột quỵ não tại khoa hồi sức Bệnh 
viện Nguyễn Trãi. Xét nghiệm khí máu động mạch ở thời 
điểm nhập viện, 12 giờ và 24 giờ sau nhập viện. 

Kết quả: Không có sự thay đổi của pH, HCO3
- và BE ở 

bệnh nhân đột quỵ não. Có sự thay đổi của PaO2 và PaCO2 
theo diễn biến lâm sàng và CT scanner não. 

Kết luận: Xét nghiệm khí máu động mạch trong khoảng 
thời gian 24 giờ đầu sau khởi phát đột quỵ não để có chỉ 
định thở oxy thích hợp cho từng trường hợp. 

Từ khóa: khí máu động mạch, đột quỵ não, PaO2 và 
PaCO2. 

SUMMARY 
Objective: To study the arterial blood gas changes 

in patients with stroke in the first 24 hours. 
Subject and methods: The prospective study on 68 

patients with stroke at Intensive care unit of Hopital 
Nguyen Trai. Arterial blood gas tests at the time of 
admission, 12 hours and 24 hours after admission. 

Result: No changes in pH, HCO3-and BE in 
patients with stroke. There is a change of PaO2 and 
PaCO2 in the clinical course and CT brain scanner 

Conclusion: Arterial blood gas tests during the first 
24 hours after onset of stroke to specify oxygen 
appropriate for each case. 

Keywords: Arterial blood gas, brain stroke, PaO2 
and PaCO2. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đột quỵ là một bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, 

là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba sau ung 
thư và bệnh tim mạch và là nguyên nhân hàng đầu gây 
tàn phế. Tác động của đột quỵ rất lớn, gây giảm, mất 
khả năng sống độc lập của cá nhân người bệnh và tạo 
một gánh nặng kinh tế đáng kể cho xã hội.  

Tại Mỹ mỗi năm có khoảng 750.000 trường hợp đột 
quỵ và có 175.000 trường hợp tử vong (chiếm 27%). ở 
Pháp tỷ lệ tử vong do đột quỵ là 12% ở người lớn tuổi 
và là nguyên nhân hàng đầu tử vong ở tuổi già.  

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đột quỵ có khuynh hướng 
tăng hàng năm, tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ tàn phế do 
đột quỵ còn cao. Theo thống kê tại Viện Tim mạch Việt 
Nam (1996 – 2000) tử vong do đột quỵ chiếm 1/4 tỷ lệ 
tử vong chung. Một số nghiên cứu ở các bệnh viện đa 
khoa tỉnh và thành phố thì tỷ lệ bệnh mới mắc gia tăng 
từng năm, tăng từ 1,7 đến 2,5 lần trong 3 năm theo dõi. 
Tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện 
Nguyễn Trãi, số bệnh nhân đột quỵ có rối loạn ý thức 
chiếm khoảng 30% trường hợp 

Sau khi đột quỵ, bệnh nhân có thể có rối loạn hô 
hấp như: ức chế trung tâm hô hấp, giảm thông khí phế 
nang, giảm oxy máu, không có khả năng bảo vệ đường 
thở. Chính vì vậy sự biến đổi của khí máu động mạch ở 
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bệnh nhân đột quỵ não là vấn đề cần được quan tâm 
trong thực hành lâm sàng hiện nay. 

Mục tiêu của đề tài là: Khảo sát sự biến đổi khí máu 
động mạch ở bệnh nhân đột quỵ não trong 24 giờ đầu nhập 
viện. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 68 bệnh nhân được chẩn 

đoán xác định là ĐQN, trong đó 36 nam và 32 nữ, tuổi trung 
bình 67,5 ± 12,3 được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi từ 
tháng 05 năm 2010 đến tháng 05 năm 2011. 

2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến 
hành theo hình thức tiến cứu, phương pháp mô tả cắt ngang 
– theo dõi dọc. Xét nghiệm khí máu: 

Lần 1: cho tất cả BN ngay khi vào viện. Bệnh nhân thở 
khí trời (FiO2 = 21%). 

- Đối với nhóm BN không có biến cố trở nặng (gọi tắt là 
nhóm không trở nặng), thực hiện xét nghiệm KMĐM lần 2 và 
lần 3 vào các thời điểm: 

Lần 2: 12 giờ kể từ lúc khởi phát ĐQN. 
Lần 3: 24 giờ kể từ lúc khởi phát ĐQN. 
- Đối với nhóm BN có biến cố trở nặng được chia làm 

hai nhóm: 
+ Nhóm trở nặng biểu hiện suy hô hấp có chỉ định đặt 

nội khí quản thở máy (gọi tắt là nhóm trở nặng cần thở máy), 
thực hiện xét nghiệm KMĐM lần 2 và lần 3 vào các thời 
điểm: 

Lần 2: lúc trở nặng có biểu hiện suy hô hấp, ngay trước 
khi đặt nội khí quản thở máy. 

Lần 3: sau thở máy 2 giờ. 
+ Nhóm trở nặng nhưng chưa có chỉ định đặt nội khí 

quản thở máy (gọi tắt là nhóm trở nặng chưa thở máy): theo 
dõi sát tình trạng hô hấp, tim mạch, thần kinh mỗi giờ. Thực 
hiện xét nghiệm KMĐM lần 2 và lần 3 vào các thời điểm: 

Lần 2: lúc trở nặng (tri giác xấu đi). 
Lần 3: 24 giờ kể từ lúc khởi phát ĐQN hoặc trước khi đặt 

nội khí quản thở máy (trước thời điểm 24 giờ). 
Xử lý số liệu theo các thuật toán thống kê thường dùng 

trong y sinh học. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Đặc điểm mức độ hôn mê (n =68). 

Diễn biến 
Glasgow 

Thời điểm 
> 9 điểm 6-9 điểm 3-5 điểm 
n % n % n % 

Không trở 
nặng (n = 49) 

(1),(2) 40 58,8 9 13,2 0 0,0 
(3) 45 66,2 4 5,9 0 0,0 

Trở nặng 
chưa thở máy 

(n = 15) 

(1) 10 14,7 5 7,4 0 0,0 
(2) 5 7,4 10 14,7 0 0,0 
(3) 0 0,0 15 22,1 0 0,0 

Trở nặng cần 
thở máy 

(n=4) 

(1) 4 5,9 0 0,0 0 0,0 

(2),(3) 0 0,0 0 0,0 4 5,9 

Nhận xét: 
- Lúc vào viện đa số BN có Glasgow > 9 điểm (79,4%). 
- Khi tri giác diễn biến xấu đi: đa số BN ở nhóm trở nặng 

chưa thở máy có Glasgow 6 - 9 điểm (14,7% - 22,1%); nhóm 
trở nặng cần thở máy tất cả BN đều hôn mê sâu và rất sâu. 

Bảng 2. Đặc điểm hình thái tổn thương não (n =68). 
Dạng tổn thương Số lượng Tỷ lệ (%) 
 Nhồi máu não  48 70,6 
 Xuất huyết não 20 29,4 

Nhận xét: NMN não chiếm tỷ lệ 70,6%; XHN chiếm tỷ 
lệ 29,4%.  

Bảng 3. Đặc điểm tổn thương não có phù não trên CT 
scanner (n =68). 

Nhóm 
Phù não 

Không trở 
nặng 

(n=49) 

Trở nặng chưa 
thở máy (n=15) 

Trở nặng cần 
thở máy 
(n=4) 

 n % n % n % 
Có 13 19,2 9 13,2 0 0,0 

Không 36 52,9 6 8,8 4 5,9 
Nhận xét: BN đột quỵ có phù não chiếm tỷ lệ 32,4%. 

Trong đó nhóm không trở nặng chiếm tỷ lệ 19,2%; nhóm trở 
nặng chưa thở máy là 13,2%.  

Bảng 4. Đặc điểm KMĐM ở nhóm không trở nặng (n = 
49). 

Thời điểm 
Chỉ tiêu 

Nhập viện (1) 12 giờ (2) 24 giờ (3) 
n % n % n % 

pH Bình thường 49 72,1 49 72,1 49 72,1 

PaO2 
Bình thường 49 72,1 37 54,4 40 58,9 

Tăng 0 0,0 12 17,7 9 13,2 

PaCO2 
Bình thường 49 72,1 49 72,1 49 72,1 

Tăng 0 0,0 0 0,0 10 14,7 
HCO3

- Bình thường 49 72,1 49 72,1 49 72,1 
BE Bình thường 49 72,1 49 72,1 49 72,1 

Nhận xét: Lúc vào viện KMĐM bình thường. Thời điểm 
12 giờ tăng PaO2 chiếm tỷ lệ 17,7%. Thời điểm 24 giờ tăng 
PaO2 chiếm tỷ lệ 13,2%; tăng PaCO2 chiếm tỷ lệ 14,7%.  

Bảng 5. Đặc điểm KMĐM ở nhóm trở nặng chưa thở 
máy (n = 15). 

Thời điểm 
Chỉ tiêu 

(1) (2) (3) 
 % n % n % 

pH Bình thường 15 22 15 22 15 22 

PaO2 
Bình thường 15 22 2 2,9 8 11,8 

Giảm 0 0,0 13 19,1 7 10,5 

PaCO2 
Bình thường 15 22 5 7,4 3 4,4 

Tăng 0 0,0 10 14,7 12 17,7 
HCO3

- Bình thường 15 22 15 22 15 22 
BE Bình thường 15 22 15 22 15 22 
Nhận xét: Lúc vào viện KMĐM bình thường. Khi trở 

nặng PaO2 giảm chiếm tỷ lệ 19,1%; PaCO2 tăng chiếm tỷ lệ 
14,7%. Thời điểm 24 giờ PaO2 giảm chiếm tỷ lệ 10,5%; 
PaCO2 tăng chiếm tỷ lệ 17,7%.  

Bảng 6. Đặc điểm KMĐM ở nhóm trở nặng cần thở máy 
(n = 4). 

Thời điểm 
Chỉ tiêu 

(1) (2) (3) 
n % n % n % 

pH Bình 
thường 4 5,9 4 5,9 4 5,9 

PaO2 
Bình 

thường 4 5,9 0 0,0 4 5,9 

Giảm 0 0,0 4 5,9 0 0,0 

PaCO2 
Bình 

thường 4 5,9 0 0,0 4 5,9 

Tăng 0 0,0 4 5,9 0 0,0 

HCO3
- Bình 

thường 4 5,9 4 5,9 4 5,9 

BE Bình 
thường 4 5,9 4 5,9 4 5,9 

Nhận xét: Lúc vào viện KMĐM bình thường. Khi trở 
nặng, tất cả đều giảm PaO2 và tăng PaCO2 (chiếm tỷ lệ 
5,9%). Sau thở máy 2 giờ, KMĐM trở về giới hạn bình 
thường. 

BÀN LUẬN 
1. Để đánh giá mức độ hôn mê theo thang điểm 

Glasgow. 
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Lúc vào viện số BN có rối loạn ý thức nhẹ 
(Glasgow >9 điểm) chiếm đa số (54 BN, tỷ lệ 79,4%); 
rối loạn ý thức nặng đến hôn mê rất sâu (Glasgow ≤ 9 
điểm) chiếm tỷ lệ thấp hơn (14 BN, tỷ lệ 20,6%). 

Kết quả của chúng tôi không có sự khác biệt nhiều 
so với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị 
Hồng Vân (2003) khi nhận xét một số đặc điểm lâm 
sàng và chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân đái tháo 
đường bị ĐQN: rối loạn ý thức nhẹ chiếm đa số 75,5%; 
rối loạn ý thức nặng 24,5%.  

Qua theo dõi diễn biến lâm sàng trong 24 giờ đầu 
sau khởi phát đột quỵ, chúng tôi ghi nhận: 

- Nhóm BN tri giác không xấu đi có 49 trường hợp. 
Trong 12 giờ đầu có 40 BN Glasgow > 9 điểm (chiếm 
tỷ lệ 58,8%) và 9 BN Glasgow 6-9 điểm (chiếm tỷ lệ 
13,2%). Vào thời điểm 24 giờ, có 45 BN Glasgow > 9 
điểm (chiếm tỷ lệ 66,2%) và 4 BN Glasgow 6-9 điểm 
(chiếm tỷ lệ 5,9%).  

- Nhóm BN có tri giác xấu đi nhưng chưa cần can 
thiệp bằng thở máy là 15 trường hợp. Lúc vào viện có 
10 BN hôn mê mức độ nhẹ (Glasgow >9 điểm), chiếm 
tỷ lệ 14,7%; 5 BN hôn mê nặng (Glasgow 6-9 điểm) 
chiếm tỷ lệ 7,4%. Kể từ thời điểm lâm sàng trở nặng, 
số BN có tri giác xấu đi tăng dần và ở thời điểm 24 giờ 
cả 15 BN đều hôn mê mức độ nặng, chiếm tỷ lệ 
22,1%.  

- ở nhóm trở nặng cần thở máy ngay, lúc vào viện 
tất cả BN đều có hôn mê mức độ nhẹ (Glasgow >9 
điểm) nhưng khi trở nặng những BN này đều hôn mê 
sâu đến hôn mê rất sâu, đồng thời có biểu hiện suy hô 
hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. Sau thở máy 2 giờ, 
tri giác bệnh nhân vẫn không cải thiện.  

Với kết quả trên chúng tôi nhận thấy rằng diễn biến 
về tri giác của bệnh nhân ĐQN trong 24 giờ đầu không 
hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ hôn mê lúc vào viện 
mà có lẽ còn tùy thuộc vào vị trí, độ rộng và tiến triển 
của tổn thương não kèm với những yếu tố khác khác 
như: huyết áp, tình trạng hô hấp,... 

2. Đặc điểm CT scanner não:  
Trong số 68 bệnh nhân của nhóm nghiên cứu, có 

48 BN nhồi máu não chiếm tỷ lệ 70,6% và 20 BN xuất 
huyết não chiếm tỷ lệ 29,4%. Kết quả nghiên cứu của 
tác giả Nguyễn Thị Minh Đức (2001): NMN chiếm 57% 
và XHN chiếm 43%; nghiên cứu của tác giả Phan Thái 
Nguyên và Vũ Anh Nhị (2004): NMN chiếm 39% và 
XHN chiếm 61%. Kết quả của chúng tôi có sự khác 
biệt so với các tác giả trên là do tính ngẫu nhiên của 
phương pháp chọn mẫu. 

Các rối loạn thần kinh do phù não thường vào ngày 
thứ hai hoặc ngày thứ ba của đột quỵ, nhưng cũng có 
thể sớm hơn do NMN diện rộng hoặc nhồi máu xuất 
huyết. Phù não có thể gây tăng ALNS với nguy cơ tụt 
não, tổn thương thứ phát của các tổ chức thần kinh 
trung ương và ảnh hưởng đến chức năng sống còn. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận hình ảnh phù 
não trên CT scanner não là 32,4%. Nghiên cứu của tác 
giả Oppenheimer S và CS (1992) đăng trên tạp chí the 
Lancet cho biết phù não trong đột quỵ cấp gặp ở 41% 
trường hợp. Sự khác nhau này có lẽ do nhiều yếu tố: 

thời điểm chụp CT Scanner, chất lượng của máy, trình 
độ chuyên môn chụp và đọc kết quả của bác sĩ. 

3. Đặc điểm khí máu động mạch của nhóm nghiên 
cứu 

3.1. KMĐM của nhóm không có diễn biến lâm sàng trở 
nặng: gồm 49 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 72,1%). 

Bảng 4 cho thấy tất cả BN đều có KMĐM bình 
thường khi vào viện. 

ở thời điểm 12 giờ PaO2 tăng chiếm tỷ lệ 17,7% và 
24 giờ còn 13,2% trường hợp. Tình trạng tăng PaO2 là 
do BN được cho thở oxy ngay sau khi xét nghiệm 
KMĐM lần 1.  

Mặc dù không có biểu hiện lâm sàng trở nặng 
nhưng ở thời điểm 24 giờ có 14,7% BN tăng PaCO2 và 
tình trạng này làm cho BN có nguy cơ diễn biến nặng 
lên trong những giờ kế tiếp (do tăng LLMN dẫn đến 
phù não, tăng ALNS).  

3.2. KMĐM của nhóm có biểu hiện lâm sàng trở nặng 
nhưng chưa có chỉ định thở máy:  

Theo kết quả ở bảng 5 có 15 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 
22%). 

Khí máu động mạch đều trong giới hạn bình thường lúc 
vào viện. 

PaO2 giảm chiếm tỷ lệ 19,1% và PaCO2 tăng chiếm tỷ lệ 
14,7% vào thời điểm trở nặng. Lúc 24 giờ còn 10,5% trường 
hợp PaO2 giảm nhưng số BN có PaCO2 tăng chiếm tỷ lệ cao 
hơn so với lúc vào viện (17,7%). Kết quả khảo sát cho thấy, 
bệnh nhân ĐQN trong 24 giờ đầu có nguy cơ giảm PaO2 và 
tăng PaCO2 khi tri giác xấu đi. 

3.3. KMĐM của nhóm có biểu hiện lâm sàng trở nặng 
cần đặt nội khí quản thở máy: có 4 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 
5,9% (bảng 6). 

Lúc vào viện các thông số của KMĐM trong giới 
hạn bình thường. Khi trở nặng PaO2 giảm thấp và 
PaCO2 tăng rất cao. Sau thở máy 2 giờ, KMĐM trở về 
bình thường. 

ở nhóm BN này, mặc dù khi vào viện chưa có biểu 
hiện rối loạn tri giác nặng nhưng có lẽ do tổn thương 
não vẫn tiếp tục tiến triển lan rộng thêm gây phù não, 
tăng ALNS, chèn ép não (hoặc tụt não), ức chế trung 
tâm hô hấp. Và sự biến đổi của PaO2, PaCO2 chỉ là 
hậu quả của tình trạng suy hô hấp cấp bởi vì sau thở 
máy 2 giờ, KMĐM trở về bình thường nhưng tri giác BN 
vẫn không cải thiện. 

KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu sự thay đổi của khí máu 

động mạch trên 68 bệnh nhân đột quỵ não, chúng tôi 
rút ra một số kết luận như sau: 

- Nhồi máu não chiếm tỷ lệ 70,6%; xuất huyết não 
chiếm tỷ lệ 29,4% 

- Rối loạn ý thức nhẹ (Glasgow >9 điểm) chiếm đa 
số (54 BN, tỷ lệ 79,4%); rối loạn ý thức nặng đến hôn 
mê rất sâu (Glasgow ≤ 9 điểm) chiếm tỷ lệ thấp hơn 
(14 BN, tỷ lệ 20,6%) ở thời điểm nhập viện 

- Không có sự thay đổi của pH, HCO3
- và BE ở 

bệnh nhân đột quỵ não. 
- Có sự thay đổi của PaO2 và PaCO2 theo diễn biến 

lâm sàng và CT scanner não. 
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ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP DO TIẾNG ỒN 

 
Hà Lan Phương - Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường 

TÓM TẮT 
Đề tài tiến hành nghiên cứu cắt ngang năm 2007 

nhằm đánh giá yếu tố nguy cơ và thực trạng bệnh điếc 
nghề nghiệp do tiếng ồn trong một số ngành công 
nghiệp: đóng tàu, dệt may, tuyển than, xi măng và 
hàng không. Kết quả thu được như sau: 

Cường độ tiếng ồn trong môi trường lao động của 
cả 5 cơ sở nghiên cứu vượt TCVSCP từ 1 – 40dBA 
chiếm tỷ lệ 24,1 – 85,6%. Phân tích theo 8 dải tần số 
từ 63 – 80000Hz cũng cho thấy nhiều vị trí lao động 
tiếng ồn vượt trị số giới hạn ngưỡng đặc biệt ở tần số 
4000Hz. Tỷ lệ công nhân tiếp xúc với tiếng ồn tại các 
cơ sở từ 79,9 - 97%; tỷ lệ công nhân sử dụng nút 
tai/chụp tai chống ồn là 70%; trong đó 38% sử dụng 
liên tục trong ca lao động, 62% thỉnh thoảng mới sử 
dụng. Tỷ lệ hiện mắc bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng 
ồn là 7,15% trong đó: đóng tàu là 15,01%; tuyển than 
là 7,19%; ximăng là 6,76%; dệt là 4,59% và hàng 
không là 2,93%. 

Từ khóa: điếc nghề nghiệp, tiếng ồn. 
summary 
A cross-sectional study was carried out to 

determine the status and risk factors of occupational 
noise – induced hearing loss at 5 industries: 
shipbuilding, textile, cement, coal and aviation. The 
result of study as follow: 

The equivalent continuous sound level (Leq dBA) 
at workplaces of 5 facilities as follow: 24.1 – 85.6% 
samples exceeded the threshold limit value (TLV) from 
1 to 40 dBA and sound pressure level at 8 frequencies 
(63 – 8000Hz) almost exceeded the TLV especially at 
hight frequencies.  

79.9 - 97% workers exposed to noise; 70% workers 
wore ear plus during the work shift of which only 38% 
wore continuousily.  

The prevalence rate of occupational noise – 
induced hearing loss at 5 facilities was 7.15% of which 
shipbuilding facility was 15.01%; coal selecting facility 
was 7.19%; ciment facility was 6.76%; textile facility 
was 4.59% and aviation facility was 2.93%. 

Keywords: sound level, worker. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm xã hội con 
người phát triển, nhưng cùng với sự ph ţ triển đó thì 
vấn đề gây ô nhiễm môi trường như bụi, hơi khí độc, 
đặc biệt cường độ tiếng ồn trong môi trường sống cũng 
ngày một tăng và nó đã trở thành mối đe dọa tới sức 
khoẻ và sức nghe không chỉ của người công nhân mà 
còn cả của cộng đồng. 

Bệnh điếc nghề nghiệp (ĐNN) do tiếng ồn là một 
trong những bệnh hay gặp nhất trong các bệnh nghề 
nghiệp, có nhiều nước trên thế giới đã đưa ra chiến 
lược quốc gia về phòng chống tiếng ồn và bệnh ĐNN 
do tiếng ồn.  

ở nước ta số phải người lao động trong các ngành, 
cơ sở sản xuất có cường độ tiếng ồn cao ngày càng gia 
tăng, bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn là bệnh nghề 
nghiệp phổ biến đứng hàng thứ 2, chỉ sau bệnh bụi 
phổi – silic. 

 Việt Nam đang thực hiện kế hoạch hành động 
phòng chống bệnh nghề nghiệp thuộc chương trình 
Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ 
sinh lao động đến năm 2010 đã được chính phủ phê 
duyệt ngày 18/10/2006. Đặc biệt trong giai đoạn đầu 
chúng ta tập trung vào một số bệnh nghề nghiệp phổ 
biến nhất như bệnh bụi phổi – silic, bệnh điếc nghề 
nghiệp do tiếng ồn, bệnh sạm da nghề nghiệp,… 

Để nắm bắt được thực trạng về yếu tố nguy cơ và tỷ 
lệ hiện mắc bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn làm cơ 
sở cho việc đưa ra các biện pháp phòng chống tiếng 
ồn và giảm thiểu bệnh này, hơn nữa để xây dựng kế 
hoạch hành động phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp 
do tiếng ồn được tốt hơn, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài này  

Mục tiêu của đề tài 
1. Đánh giá yếu tố nguy cơ mắc bệnh điếc nghề 

nghiệp do tiếng ồn ở một số ngành công nghiệp đặc 
thù. 

2. Xác định tỷ lệ hiện mắc bệnh điếc nghề nghiệp 
do tiếng ồn trong các ngành nghề trên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 


